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Chương I: Các thí nghiệm của men đen 
- Giải bài tập di truyền lai một cặp tính trạng: 

* Dạng 1: Biết kiểu hình của P          xác định tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen của F1 và F2

  - Cách giải:  + Bước 1: Xác đinh tính trạng trội, lăn( Theo bài)

                      + Bước 2: Quy ước gen


           + Bước 3: Xác định kiểu gen của P



 + Bước 4: Viết sơ đồ lai

  - Ví dụ 1: Cho đậu thân cao lai với đậu thân thấp, F1 thu được toàn đậu thân cao, cho biết F1 tự thụ phấn. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình F1 & F2, biết rằng tính trạng chiều cao do một gen quy định.
- Ví dụ 2: Cho 2 giống cá kiểm mắt đen thần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau

 được F1 toàn cá mắt đen .khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỷ lệ kiểu hình ở F2  sẽ như thế nào ?Cho biết mầu mắt do 1 gen quy định. 

Chương II: Nhiễm Sắc thể

Câu 1: Trình bày những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân  và giảm phân
* Đáp án: 

-Những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân  

	Các kì
	Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể

	Kì đầu
	- Thoi phân bào được hình thành nối liền hai cực của tế bào.

- NST bắt đầu đóng xoắn và  co ngắn, có hình thái rõ rệt

- Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động

- Màng nhân và nhân con tiêu biến

	Kì giữa
	- Các NST kép đóng xoắn cực đại

- Các NST kép xép thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

	Kì sau
	-Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực

	Kì cuối
	-Các NST đơn dãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh dần thành chất nhiễm sắc 


-Những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân

	
	Những diển biến cơ bản cua NST ở các kì

	Các kì
	Lần phân bào I
	Lần phân bào II

	Kì đầu
	- Các NST xoắn, co lại

- Các cặp NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể bắt chéo, sau đó tách rời nhau

-Màng nhân và nhân con biến mất

-Thoi phân bào hình thành đính với  tâm động của  các NST
	- NST co lại cho thấy số lượng NST kép trong bộ đơn bội

-Màng nhân và nhân con biến mất

-Thoi phân bào hình thành đính với  tâm động của  các NST . Mỗi NSTkép gắn với một sợi của thoi phân bào

	Kì giữa
	- Các cặp NST tương đồng tập trung và xếp song song thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
	-NST kép xếp thành 1 hàng ở măth phẳng xích đạo của thoi phân bào

	Kì sau
	- Cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của TB
	- Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của TB

	Kì cuối
	- Các NST dần dần dãn xoắn.Màng nhânvà nhân con dần xuất hiện.

- Thoi vô sắc tiêu biến

-Tế bào chất phân chia thắt lại (hình thành )vách ngăn, chia tế bào mẹ  thành 2 TB con

- Các NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng là đơn bội ( n NST kép)
	-Các NST đơn dãn xoắn ,dài ra ở dạng sợi mảnh 

- Thoi phân bào (Thoi vô sắc) tan dần và biến mất

- Màng nhân và nhân con hình thành trở lại

- Tế bào chất phân chia hình thành vách ngăn(Thắt lại (Động vật))chia tế bào mẹ thành hai tế bào con

- Các NST đơn nằm gon trong nhân mới tạo thành với số lượng là đơn bội


Câu 2:
Nêu những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân?

   * Đáp án: 
- Giống nhau: 

+ Đều là sự phân bào có sự thành lập thoi vô sắc . Nhân phân chia trước, tế bào chất phân chia sau.

  + Hoạt động các bào quan, diễn biến các giai đoạn tương tự nhau: NST đống xoắn, trung thể tách đôi, thoi phân bào hình thành, màng nhân tan biến, NST tập trung và di chuyển về 2 cực TB, sau đó màng nhân tái lập , NST tháo xoắn và tế bào chất phân chia.

 - Khác nhau:

	Nguyên phân
	Giảm phân

	- Xảy ra ở TB sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai

- Gồm  1 lần phân bào gồm 5 kì, với một lần NST  tự nhân đôi 

- Không xảy ra tiếp hợp.

- Chỉ có 1 lần NST  tập trung ở mặt phẳng xích đạo 
	- Xảy ra ở TB sinh dục vào thời kì chín.

- Gồm 2 lần phân bào liên tiếp  với một lần NST  tự nhân đôi. Lần phân bào lần một là phân bào giảm phân , lần 2 là nguyên phân.

- Có xảy ra tiếp hợp.

- Chỉ có 2 lần NST  tập trung ở mặt phẳng xích đạo 




Câu 3
Nêu những điểm khác nhau và giống nhau cơ bản của 2 quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái.
* Đáp án: 

* Giống nhau:

- Các TB mầm (noãn nguyên bào, tinh nguyên bào) đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần.

- Noãn bào bậc I và tinh bào bậc I đều thực hiện giảm phân để  tạo ra giao tử.

* Khác nhau:

	P/s giao tử đực 
	P/s giao tử cái 

	- Noãn bào bậc I qua giảm phân I cho thể cực thứ nhất(kích thứơc nhỏ) và noãn bào bậc II (kích thước lớn)

- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho thể cực thứ 2 (kt nhỏ) và 1 TB trứng(kt lớn)

* Kết quả: Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực và 1 TB trứng.chỉ có tế bào trứng tham gia thụ tinh 
	- Tinh bào bậc 1 qua giảm phân 1 cho 2 tinh bào bậc 2

- Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho 2 tinh tử, các tinh tử phát sinh thành tinh trùng

- Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh tử phát sinh thành 4 tinh trùng.các tinh trùng này đều tham gia thụ tinh 


Câu 4
a, Cơ chế xác định giới tính ở người.

b, Tại sao trong cấu trúc dân số tỷ lệ Nam - Nữ xấp xỉ là 1:1

* Đáp án: 

a, - Cơ chế : sự (tự nhân đôi), phân li và tổ hợp của các cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh  

b, Do sự phân ly của cặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo ra 2loại tinh trùng mang nhiễm sắc thể X v à Y có số lượng ngang nhau.Qua thụ tinh 2 loại tinh trùng này kết hợp với trứng X tạo ra 2 loại tổ hợp XX v à XY với số lượng ngang nhau, do đó tỉ l ệ Nam-N ữ xấp xỉ là 1: 1
Chương III: ADN và gen
   Câu 1: Viết sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trang? Giải thích mối quan hệ đó 

	- Sơ đồ: Gen ( một đoạn AND )     1    mARN    2     Prôtêin      3     Tính trạng

 -Mối liên hệ: 

+ Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN .

+ mARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi aa  cấu thành nên prôtêin trúc bậc 1 của prôtêin)

- Bản chất mối quan hệ gen- tính trạng: Trình tự các Nu trong ADN qui định trình tự các Nu trong ARN , qua đó quy định trình tự các aa của prôtêin. Prôtêin tham gia cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào  ( biểu hiện thành tính trạng. 




Câu 2: bài tập xác định trình tự các Nu trên mạch bổ sung, mạch gốc để tổng hợp ARN
- VD 1: Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:





- A - T - G - X - T - A - G - T - X -

 a, Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

b, Hãy viết đoạn ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên
* Đáp án: 

a,Mạch gốc:             - A - T - G - X - T - A - G - T - X -                (1)

  Mạch bổ xung :    -  T - A - X- G - A - T - X - A - G-                 (2)            
b, Đoạn ARN được tổng hợp từ mạch (1) của đoạn gen trên
   (1)               - A - T - G - X - T - A - G - T - X -

ARN             -U - A- X - G - A - U - X - A - G -
Đoạn ARN được tổng hợp từ mạch (2) của đoạn gen trên

   (2)               -  T - A - X- G - A - T - X - A - G-            

ARN            -  A - U - G -X - U - A - G - U - X –
· VD 2: Cho môt đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự các Nuclêôtit như sau :

Mạch 1:   t- T - G - X- A - X - G - A - X - T - X
a.Viết đoạn mạch đơn thứ 2 bổ sung cho mạch đơn trên ?

b. Đoạn mạch đơn thứ  hai làm khuôn mẫu để tổng hợp nên phân tư ARN. Hãy viết đoạn phân tử ARN đó

Câu 3: So sánh cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của ADN và   A RN
	ADN
	A RN

	* Cấu tạo hóa học

- Phân tử AND được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P.

- AND là đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit (gồm 4 loại A, T, G, X)

Mỗi Nuclêootit gồm 3 thành phần 

+ 1 phân tử đường C5H10O4

+ 1 phân tử H3PO4

+ 1 trong 4 loại Bazơnitơ: A, T, G, X

*Cấu trúc không gian

- Phân tử AND là chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch sông song , xoắn đều quanh 1 trục theo chiều từ trái sang phải, ngược chiều kim đồng hồ.

 - Mỗi vòng xoắn có đường kính 20 A0 chiều cao 34 A0 gồm 10 cặp nuclêôtit

- Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn liênkết với nhau thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung (NTBS): A liên kết với T , G liên kết với X và ngược lại
	- ARN cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P

- ARN là đại phân tử có khối lượng và kích thước nhỏ hơn ADN.

- ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là 4 loại  nuclêôtit: A, U, G, X tạo thành 1 chuỗi xoắn đơn

Mỗi Nuclêootit gồm 3 thành phần 

+ 1 phân tử đường C5H10O4

+ 1 phân tử H3PO5

+ 1 trong 4 loại Bazơnitơ: A, U, G, X

*Cấu trúc không gian

ARN là 1 chuỗi xoắn đơn có cấu trúc 1 mạch 


Chương V: Di truyền học người 
Câu 1? Tại  sao việc nghiên cứu  di truyền ở người lại gặp nhiều khó khăn ?

 - Người sinh sản muộn đẻ ít con

 - Cấu tạo bộ NST ở người phức tạp, số lượng NST nhiều, nhỏ, gần giống nhau mang rất nhiều gen ở người có khoảng 35 vạn gen.

 - Vì lí do XH không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến.

Câu 2: Có thể nhận biết bệnh nhân bị bệnh Đao, Tơcno qua những dấu hiệu di truyền và hình thái nào 
	Tên bệnh
	Đ2 di truyền
	Biểu hiện bên ngoài

	1.Bệnh Đao
	- Cặp NST số 21 có 3 NST
	- Bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và 1 mí, khoảng cách giữa 2 mắt xa nhau, ngón tay ngắn.

Về sinh lí si đần bẩm sinh và không có con

	2. Bệnh Tơcnơ
	- Cặp NST số 23 chỉ có 1 NST 
	- Nữ, lùn, cổ ngắn,

- Tuyến vú không phát triển, thường mất trí và không có con.


 Câu 3: Những biện pháp hạn chế phát sinh bệnh di truyền 

	Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền

- Nguyên nhân: 

+ Do các tác nhân vật lí, hoá học trong tự nhiên.

+ Do ô nhiễm môi trường.

+ Do rối loạn trao đổi chất nội bào.

- Biện pháp hạn chế: 

+ Hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

+ Sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật.

+ Đấu tranh chống sản xuất, sử dụng vủ khí hoá học, vủ khí hạt nhân.

+ Hạn chế kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen gây bệnh di truyền.


